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Phần I 

QUY ĐỊNH Kỹ thuật  điện nông thôn 

Chương I 

 Qui  định  chung 

1-1. Phạm vi áp dụng , định nghĩa 

1-1.1. Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật điện khí hoá và lưới điện nông thôn gọi 
tắt là Quy định kỹ thuật điện nông thôn (ĐNT.QĐKT-2006) được áp dụng 
trong việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và nghiệm 
thu các công trình điện có điện áp danh định đến 35kV phục vụ cho các 
nhu cầu sử dụng điện tại nông thôn. 

1-1.2. Nông thôn là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, 
thị xã, thị trấn. 

1-1.3. Khu vực đông dân cư được hiểu là các thị tứ, trung tâm cụm xã, xí nghiệp 
công nông nghiệp, bến đò, cảng, nhà ga, bến xe, công viên, trường học, 
chợ, sân vận động, bãi tắm, khu vực xóm làng đông dân v.v. 

1-1.4. Khu vực ít dân cư là những nơi tuy thường xuyên có người và xe cộ qua lại     
nhưng nhà cửa thưa thớt, đồng ruộng, vườn đồi, khu vực chỉ có nhà cửa 
hoặc các công trình kiến trúc tạm thời.  

1-1.5. Khu vực khó đến là những nơi mà người đi bộ rất khó tới được 

1-1.6. Thiết bị điện là các thiết bị dùng để truyền tải, biến đổi, phân phối và tiêu 
thụ điện năng. Thiết bị điện ngoài trời là thiết bị điện đặt ở ngoài trời hoặc 
chỉ bảo vệ bằng mái che. Thiết bị điện trong nhà là thiết bị điện đặt ở trong 
nhà có tường và mái che. 

1-1.7. Vật liệu kỹ thuật điện là những vật liệu có các tính chất xác định đối với 
trường điện từ để sử dụng trong kỹ thuật điện. 

1-1.8. Kết cấu xây dựng bao gồm các loại cột điện, xà, giá, dây néo, móng cột, 
móng néo, nhà cửa, cổng, hàng rào trạm biến áp ... 

1-1.9. Trạm biến áp trung gian là trạm biến áp có điện áp danh định phía thứ cấp 

 trên 1kV. 

1-1.10.Trạm biến áp phân phối là trạm biến áp có điện áp danh định phía sơ cấp  
trên 1kV đến 35kV, phía thứ cấp là 380V/220V hoặc 220V. 
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1-9.3. Cột bêtông cho đường dây hạ áp: 
 

Các cột bê tông vuông và bê tông ly tâm dùng cho đường dây hạ áp phải được 
chế tạo theo các tiêu chuẩn Việt Nam về kết cấu bê tông cốt thép với các thông 
số cơ bản sau đây: 

 
Kích thước ngoài 

( mm x mm) TT 
Ký 

hiệu 
cột 

Chiều 
dài  cột 

( m) Đỉnh cột Đáy cột 

Lực  giới hạn 
đầu cột (kG) 

Ghi 
chú 

1 H6,5A 6,5 140 x 140 230 x 310 230  

2 H6,5B 6,5 140 x 140 230 x 310 360  

3 H6,5C 6,5 140 x 140 230 x 310 460  

4 H7,5A 7,5 140 x 140 240 x 340 230  

5 H7,5B 7,5 140 x 140 240 x 340 360  

6 H7,5C 7,5 140 x 140 240 x 340 460  

7 H8,5A 8,5 140 x 140 250 x 370 230  

8 H8,5B 8,5 140 x 140 250 x 370 360  

9 H8,5C 8,5 140 x 140 250 x 370 460  

10 T7,5A 7,5 D =160 D = 257 230  

11 T7,5B 7,5 D = 160 D = 257 320  

12 T7,5C 7,5 D = 160 D = 257 420  

13 T8,5A 8,5 D = 160 D = 270 300  

14 T8,5B 8,5 D = 160 D = 270 400  

15 T8,5C 8,5 D = 160 D = 270 500  

     

-  Chiều dày lớp bê tông với cột bê tông vuông là ≥ 60mm, với cột 
BTLT là ≥ 50mm ở đầu cột và ≥ 60mm ở chân cột. 

-  Bê tông đúc cột tối thiểu có mác M200 với cột chữ H và M300 với cột 
bê tông ly tâm. 

-  Cốt thép chịu lực (cốt dọc) có đường kính d ≤ 16mm, có cường độ 
chịu lực tối thiểu RH

Xmin ≥ 2600daN/cm2 (loại C2 trở lên). 
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được xây dựng với các cấp điện áp tiêu chuẩn là 35; 22 hoặc 0,4kV, 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc đấu nối vào lưới điện Quốc gia sau 

này. 

5-3.2. Trong trường hợp, tại một số khu vực đường dây hạ áp trước mắt 

chỉ là nhánh rẽ 1 pha, nhưng trong tương lai theo quy hoạch, khi 

đấu nối vào lưới điện Quốc gia sẽ trở thành đường trục 3 pha thì kết 

cấu cột của đường dây này nên được xây dựng theo quy cách 3 pha 

4 dây, tạm thời lắp đặt 2 dây 

5-3.3. Đối với các đường dây hạ áp đấu nối từ trạm pin mặt trời đến hộ 

gia đình sử dụng loại cáp cách điện cao su tiết diện 2x2,5 mm2 hoặc 

2x6 mm2  với chiều dài tối đa khoảng 200 m. 

 Các Tiêu chuẩn về thiết bị, vật tư và xây lắp lưới điện tại các khu vực 

 ngoài lưới cũng được áp dụng như đối với các khu vực trong lưới đã nêu 

trên đây. 
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